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1. Trang Tử và “tam ngôn” 

Trong quá trình sáng tác, nhà văn 
thường gặp phải sự gò bó hạn chế của ngôn 
từ. Ngôn ngữ và khả năng diễn đạt của nó 
hấp dẫn người sáng tác, rồi dần thấm sâu 
vào tiềm thức của người nghệ sĩ. Nhà văn 
sau đó gắng hết sức tận dụng khả năng của 
ngôn ngữ, từ đó làm phong phú thêm khả 
năng diễn đạt của ngôn ngữ, nhằm khiến 
cho ngôn ngữ có đủ khả năng diễn đạt 
những nội dung tư tưởng mà nhà văn 
muốn thể hiện. Điều này cho thấy sự hạn 
chế về khả năng diễn đạt của ngôn ngữ, đòi 
hỏi người nghệ sĩ trong quá trình sáng tác 
phải khắc phục được, mới có thể diễn đạt 
được tất cả những điều bản thân muốn nói. 
Trang Tử trong quá trình sáng tác Nam 
Hoa kinh cũng không phải là ngoại lệ. 

Trang Tử là một nhà tư tưởng (bản thân 
Nam Hoa kinh là một tác phẩm triết học 
đậm giá trị văn học), làm thế nào ông có 
thể diễn đạt được những khái niệm triết 
học trừu tượng trong trước tác của mình? 

Ông chủ trương “ngôn bất tận ý” (言不尽意), 
cho rằng “ngôn” (lời nói) chỉ là công cụ để 
diễn đạt ý. Ngôn ngữ là một loại phù hiệu. 
Trong quá trình sử dụng, mỗi từ, mỗi cách 
diễn đạt đều hàm chứa ý nghĩa rất phong 
phú. Nhưng sự hữu hạn của ngôn từ không 
thể phản ánh được sự vô hạn của thế giới. 
Huống hồ, trong bối cảnh xã hội mà Trang 
sống, thời kỳ trăm nhà đua tiếng (bách gia 
tranh minh), “giống với mình thì hưởng 
ứng, khác với mình thì phản đối; giống với 
mình thì cho là phải, khác với mình thì cho 
là trái” (与己同则应，不与己同则反；同于己为是之，异于己为非之), mà nguyên nhân là do 
suy nghĩ chủ quan của mỗi con người, từ đó 
sinh ra tranh luận, ai cũng khư khư cho 
mình là đúng. Cái khoảng cách giữa ý và 
lời nói từ đó biến thành sự tồn tại mâu 
thuẫn. 

Trang Tử vô cùng hiểu rõ vấn đề này, 
ông đã sáng tạo ra ba thủ pháp nghệ thuật, 
đồng thời cũng là ba hình thức diễn đạt cho 
sáng tác của mình, là ngụ ngôn(寓言), trọng 
ngôn(重言) và chi ngôn(卮言), gọi chung là 
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tam ngôn(三言), chủ động khắc phục sự hạn 
chế của ngôn từ. Từ Phức Quan trong cuốn 
Tinh thần nghệ thuật Trung Quốc, khi bàn 
về đóng góp sáng tạo nghệ thuật của Trang 
Tử đã nói: “Các tác phẩm của bách gia chư 
tử trước thời nhà Tần, tuy đều có giá trị 
văn học, tính nghệ thuật của nó, nhưng đối 
với tính nghệ thuật trong tác phẩm văn 
chương của bản thân, mà có sự tự giác thể 
hiện trong tác phẩm và tự mình lại cảm 
thụ, e rằng duy chỉ có một người là Trang 
Chu thôi.”(1)  

Trang Tử trong thiên Ngụ ngôn viết: 
“Ngụ ngôn mười chín, là lời của người 
ngoài bàn luận. Cha đẻ không làm mai mối 
cho con mình. Người cha đẻ tán dương con 
mình, chẳng bằng người không phải là cha 
tán dương. (Nếu có tán dương quá sự thực) 
thì chẳng phải lỗi của mình, mà là lỗi của 
người khác. Giống với mình thì hưởng ứng, 
khác với mình thì phản đối; giống với mình 
thì cho là phải, khác với mình thì cho là 
trái. Trọng ngôn mười bảy, vì muốn ngăn 
những lời tranh biện nên dùng lời của các 
bậc kì ngải. Chi ngôn thì ngày ngày nói ra, 
hòa cùng vói Đạo, nhân đó mà nói mãi, cho 
tới hết cuộc đời. Không nói là hợp với Đạo, 
Đạo và lời nói không ngang nhau, lời nói và 
Đạo cũng không ngang nhau vậy. Cho nên 
mới nói rằng nói mà không nói. Nói mà 
không nói nghĩa là suốt đời nói mà chưa 
từng nói, suốt đời không nói mà chưa từng 
không nói. Chẳng phải chi ngôn ngày ngày 
nói ra, hòa cùng với Đạo, làm sao có thể dài 
lâu như vậy được!”(2). 

Ngụ ngôn là lời của người ngoài, “người 
ngoại đạo” bàn luận. Người ngoài ở đây là 
người không cùng theo học thuật như 
Trang, học thuật Đạo gia, chính là mượn 
danh những người thuộc các nhà Nho, Mặc, 
Danh… để tuyên truyền học thuyết Đạo 
gia của Trang. Lời các nhân vật Khổng Tử, 
Tử Cống, Công Tôn Long… trong Nam Hoa 

kinh chính là cách mà Trang mượn danh 
các nhân vật thuộc các học phái khác để 
tuyên truyền tư tưởng của mình (cần chú ý, 
khái niệm ngụ ngôn của Trang khác cách 
dùng của chúng ta ngày nay)(3). Thế nên 
Trang Tử mới so sánh cách nói này với việc 
người cha không làm mai mối cho con, 
muốn mượn miệng người ngoài nói cho 
“khách quan”. 

Trọng ngôn là lời của bậc kì ngải (những 
người cao tuổi, hiểu biết, đức cao vọng 
trọng). Lời các nhân vật như Hoàng Đế, 
Quảng Thành Tử, Bắc Môn Thành, Lão 
Đam… chính thuộc trọng ngôn. Những 
người này, đã là “kì ngải” đức cao vọng 
trọng thì lời của họ dương nhiên có sức 
thuyết phục, giảm thiểu sự tranh cãi. 

Chi ngôn là lời nói trong cuộc rượu, do 
chữ chi vốn có nghĩa là cái cốc uống rượu. 
Đặc điểm tản mạn, hài hước của chi ngôn 
đã cho thấy nó chính là ngôn ngữ trong lúc 
biểu diễn của vai hề trong cuộc rượu, nên 
cũng gọi là ưu ngữ (lời nói của anh hề). Lời 
nói chi ngôn, do vậy, như lời đùa cợt, lúc 
thật lúc hư, nhiều khi như ngô nghê mà lại 
hàm chứa nhiều ý vị sâu xa. Vì thế, chi 
ngôn mới có thể “ngày ngày nói ra, hòa 
cùng vói Đạo, nhân đó mà nói mãi, cho tới 
hết cuộc đời.” Nguyên văn, Trang Tử không 
dùng chữ “Đạo” mà dùng chữ Thiên nghê, 
là chân trời, là nơi trời đất không phân ra, 
tượng trưng cho cái không thể chia tách, 
cái mà trong đó mọi thứ tưởng như đối lập 
nhau như trời và đất vẫn có thể hòa làm 
một, đó là Đạo, cái Đạo mà Trang Tử và các 
học giả của Đạo gia hằng tôn sùng. Đã là 
lời bông đùa hài hước trong cuộc rượu thì 
có ai lại đi tranh cãi bao giờ. Đùa đấy, mà 
lại thật đấy, tùy người nghe dùng con tim 
và khối óc của bản thân mà soi xét, anh hề 
không bắt ép ai phải nghĩ phải nói theo ý 
mình, mà câu chuyện anh hề kể lại trở nên 
lời ít ý nhiều, hàm ý sâu xa, khiến người 
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nghe có thể ngẫm được những điều không 
nói ra, hoặc không thể diễn đạt. 

Trong thiên Thiên hạ, Trang Tử cũng 
một lần nữa khẳng định: “Cho thiên hạ là 
vẩn đục, không thể nói chuyện cùng Trang, 
cho nên lấy chi ngôn để rông dài, lấy trọng 
ngôn để xác thực, lấy ngụ ngôn để mở 
rộng.”(4) Không khó để nhận ra rằng, lời 
anh hề có thể rông dài, lời bậc “kì ngải” thì 
đáng tin cậy, còn lời của “người ngoại đạo” 
thì có thể cho thấy cách nhìn vấn đề từ 
nhiều chiều hướng quan điểm khác nhau. 
Do đó, Trang Tử viết cả một cuốn sách 
khiến muôn đời hậu thế trầm trồ mà vẫn là 
“không nói”. Ba cách diễn đạt đã giúp 
Trang Tử diễn đạt vô cùng hiệu quả những 
tư tưởng mà ông muốn chuyển tải tới mọi 
người. 

Không có gì phải nghi ngờ, “tam ngôn” 
chính là một sáng tạo nghệ thuật hoàn 
toàn tự giác của Trang Tử. Ông hoàn toàn 
chủ động và hiểu rõ làm thế nào để chuyển 
tải những tư tưởng của mình tới người đọc. 

2. “Tam ngôn” giải quyết mâu thuẫn tồn 

tại giữa “ý” (意意意意) và “lời” (言言言言) 

“ý” thì vô hạn, “lời” thì hữu hạn, đó là 
điều hiển nhiên, không phải bàn cãi. Con 
người trong quá trình giao tiếp thường có 
một khoảng cách nhất định nào đó, chẳng 
hạn khoảng cách về địa vị xã hội, văn hóa, 
tri thức, quan điểm…, dẫn tới mâu thuẫn 
khi “cái hữu hạn” không đủ truyền tải hết 
“cái vô hạn”, nhất là khi nhận thức của 
người nói và người nghe không tương đồng, 
người nghe chỉ cảm nhận được một phần ý 
của người nói trong phạm vi giới hạn của 
ngôn từ và bản thân sự giới hạn trong 
nhận thức của người nghe. Huống hồ, 
Trang Tử là một nhà tư tưởng, nhà triết 
học với những ý tưởng thâm thúy, cao siêu, 
nên khoảng cách giữa ông và người đọc 
bình thường là không hề nhỏ. Quan hệ 

giữa tư duy và ngôn ngữ có thể tạm quy về 
mối quan hệ giữa nội dung và hình thức. 
Có không ít những thứ mà không thể trực 
tiếp nói thẳng ra, hoặc rất khó có thể tìm 
được từ ngữ thỏa đáng để diễn đạt nó. Vì 
thế, khi muốn diễn đạt một nội dung nào 
đó, người nói (viết) thường phải tìm một 
hình thức diễn đạt phù hợp nhất, để có thể 
truyền tải một cách giàu sức thuyết phục 
nhất tới người nghe (đọc). 

Hãy xem hiệu quả của chi ngôn trong 
đoạn văn sau để thấy Trang Tử đã khắc 
phục sự hạn chế của ngôn từ, để thuyết 
phục người đọc như thế nào. Trong thiên 
Tề vật luận, Trang Tử kể một câu chuyện: 
“Xưa, Trang Chu mơ thấy mình hóa thành 
bướm, vỗ đôi cánh mà bay lên, cảm thấy vô 
cùng thích chí, không biết mình là Trang 
Chu nữa. Bỗng nhiên tỉnh dậy, ngạc nhiên 
thấy mình là Trang Chu, không rõ mình là 
Trang Chu đang nằm mộng hóa thành 
bướm, hay bướm đang nằm mộng hóa 
thành Trang Chu. Trang Chu và bướm thì 
phải phân biệt ra rồi. Đó gọi là “vật hóa” 
vậy.”(5) Câu chuyện kể về sự thể nghiệm 
“vật hóa” của bản thân chủ thể, cũng hàm 
chứa cảm xúc vui vẻ tự tại của thú tiêu dao, 
hóa giải sự phân định “ta – vật” trong một 
cảm nhận “mọi vật đều ngang nhau” (tề 
vật), thậm chí có thể lĩnh hội ở đó cả sự hư 
vô khi phân định “ta – vật”… Bao nhiêu ý 
nghĩa hàm chứa trong một câu chuyện nhỏ, 
nếu không có một cách diễn đạt hợp lí, 
không chỉ khó mà diễn đạt nổi, mà còn 
không thể thuyết phục người đọc về cái nội 
dung mà nó truyền tải. 

Cái “ý” quan trọng nhất mà Trang Tử 
muốn truyền tải trong tác phẩm của mình 
chính là Đạo. Thiên Trí bắc du có đoạn viết 
về Đạo như sau: “Đạo không thể nghe thấy 
được, cái nghe thấy được  không phải là 
Đạo; Đạo không thể nhìn thấy được, cái 
nhìn thấy được không phải là Đạo; Đạo 
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không thể nói ra được, cái nói ra được 
không phải là Đạo. ”(6) Đạo là bản thể của 
vũ trụ, là khởi nguồn của vạn vật, có ở 
khắp nơi mà không ai có thể nhìn thấy, 
nghe thấy, sờ thấy nó. Đạo tuyệt đối, là 
vĩnh hằng, là siêu việt như vậy, làm sao có 
thể dùng lời mà diễn đạt được nó? Trang 
Tử cho rằng, lời nói không thể diễn đạt hết 
được ý (ngôn bất tận ý), ý của bậc thánh 
nhân thì càng chẳng có cách nào để nói ra 
hết được, chỉ có thể lĩnh hội mà không thể 
truyền đạt được. Cho nên, chỉ căn cứ vào 
câu chữ trong sách của thánh nhân thì 
không thể hiểu hết được ý của họ. Mâu 
thuẫn này vì thế không thể dùng cách diễn 
đạt thông thường mà có thể giải quyết 
được.  

Ngôn ngữ là để diễn đạt tư tưởng, có 
kiến giải phải trái đúng sai. Trang Tử 
muốn đem đạo lí cao diệu mà bản thân lĩnh 
hội được truyền đạt cho mọi người thì cũng 
phải suy tính tới tâm lí, trình độ nhận thức 
của người tiếp nhận. Ông cho rằng, tâm lý 
người đương thời là “giống với mình thì 
hưởng ứng, khác với mình thì phản đối; 
giống với mình thì cho là phải, khác với 
mình thì cho là trái”. Cho nên, Trang Tử 
đã dùng “tam ngôn” để giải quyết những 
mâu thuẫn, hạn chế này. 

Tam ngôn có tác dụng cụ thể hóa những 
nội dung trừu tượng. Chẳng hạn, để điễn 
tả quan niệm “Đạo pháp tư nhiên” (Đạo noi 
theo tự nhiên), đi ngược lại quy luật tự 
nhiên là sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm 
trọng, một tư tưởng triết học hết sức trừu 
tượng, Trang Tử đã dùng một câu chuyện 
đầy hình ảnh để truyền tải tư tưởng của 
mình: “Vua Nam Hải là Thúc, vua Bắc Hải 
là Hốt, vua Trung Ương là Hỗn Độn. Thúc 
và Hốt thường gặp gỡ ở đất của Hỗn Độn, 
Hỗn Độn tiếp đãi rất tử tế. Thúc và Hốt 
bèn bàn nhau báo đáp Hỗn Độn, nói rằng: 

“Người ta đều có thất khiếu(7), chỉ có Hỗn 
Độn là không có, hãy thử đục lỗ cho anh 
ta.” Mỗi ngày đục một lỗ, qua bảy ngày thì 
Hỗn Độn chết”(8) (thiên ứng đế vương). 
Những hình tượng muôn màu muôn vẻ là 
đặc điểm nổi bật trong ngôn ngữ của chi 
ngôn, khiến người nghe có thể hình dung 
vấn đề một cách rất cụ thể, trực giác. Qua 
chi ngôn, những khái niệm trừu tượng 
bỗng hóa thành những nhân vật có hình 
hài, số phận, những sự vật, sự việc ấn 
tượng, đầy sức lôi cuốn, thoạt tiên như một 
câu chuyện vui của anh hề góp trong cuộc 
rượu, sau đó là những suy ngẫm của người 
nghe về nội dung mà câu chuyện truyền tải. 
Nên dù là một trước tác triết học thâm 
thúy, Nam Hoa kinh vẫn đồng thời là một 
kiệt tác văn chương, có ảnh hưởng to lớn 
đến nhiều cây bút hậu thế. 

Tam ngôn có tác dụng khách quan hóa 
quan điểm của người nói. ở điểm này, tam 
ngôn cũng thể hiện ưu thế. Nếu ngụ ngôn 
dùng “người ngoại đạo”, trọng ngôn dùng 
bậc “kì ngải” để nói thay quan điểm của 
người nói, thì chi ngôn không trực tiếp nêu 
ra quan điểm của người nói, buộc người 
tiếp nhận phải tự suy xét, cảm nhận, đánh 
giá theo quan điểm của mình. Do đó, Trang 
Tử có thể phát biểu quan điểm của mình 
bằng cả một cuốn sách lớn mà vẫn là 
“không nói”, và “không nói mà không gì là 
không nói”. 

Khả năng khách quan hóa của tam 
ngôn khiến cho ngôn ngữ của Trang Tử 
thuận với tự nhiên, không chủ quan gượng 
ép, những tư tưởng của Trang Tử cũng trở 
nên hợp với tự nhiên, không thành kiến. 
Trang Tử lại có quan điểm “mọi vật ngang 
nhau” (tề vật), vượt lên trên những phải 
trái đúng sai. Từ đó, Trang Tử mới có thể 
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thuyết về Đạo (cái Đạo thuận theo, noi 
theo tự nhiên) mà không phản lại chính cái 
Đạo mà bản thân Trang Tử cổ súy. Mâu 
thuẫn giữa “ý” và “lời” từ đó cũng được giải 
quyết. 

3. “Tam ngôn” có khả năng diễn dạt “cái 

không thể nói thành lời” 

Trang Tử khẳng định Đạo là “cái không 
thể nói thành lời”. Có điều, Trang Tử đem 
khái niệm Đạo của Lão Tử “nội hóa” nó vào 
trong thế giới tinh thần của con người, biến 
nó trở thành cảnh giới của tự do tinh thần 
tuyệt đối. Từ đây, khái niệm Đạo mang 
đậm dấu ấn riêng của Trang Tử. Trang Tử 
tìm kiếm sự tự do tự tại, đi tìm “tiêu dao”. 
Đã là tự do thì không câu nệ, ép buộc, 
khiên cưỡng. Khi phát biểu tư tưởng của 
mình, Trang Tử cũng phát huy tối đa tinh 
thần này. “Trong thiên sách thoắt là kể 
chuyện, thoắt là dẫn chứng, thoắt là ví dụ, 
thoắt là nghị luận, cho là đứt quãng mà 
chẳng đứt quãng, cho là liền mạch mà 
chẳng liền mạch, cho là trùng lặp mà 
chẳng trùng lặp, chỉ thấy hơi mây mù mịt. 
Lật đi lật lại trang sách, trong khoảnh 
khắc, chợt cảm thấy rất đỗi kinh ngạc.” (9) 

Tam ngôn có nhiệm vụ phải diễn đạt 
được cái Đạo ấy. 

Bản chất của tam ngôn chính là ẩn dụ. 
Mượn lối ẩn dụ, Trang Tử muốn nói với 
người đọc rằng, những điều ông phát biểu 
không thể nhìn vào bề mặt ngôn từ, chữ 
nghĩa mà hiểu được, bởi vì bản thân những 
chữ ấy chỉ là hư cấu. Cho nên mặt “không 
chữ” của tam ngôn mới là chân thực, nói 
cách khác, hàm ý nội tại bên trong của tam 
ngôn mới là chân thực. Khi sử dụng ẩn dụ, 
Trang Tử không nhằm tuyên truyền một 
chân lí mang tính áp đặt nào, mà chủ yếu 
nhằm phá vỡ những thành kiến của nhận 
thức, từ đó nỗ lực giúp người đọc thoát li 

khỏi ảnh hưởng của những khái niệm và sự 
phân tích, đồng thời đưa người đọc vào sự 
cảm nhận trực giác, từ đó quét sạch mọi 
chướng ngại của ngôn từ, đem lại tinh thần 
siêu việt cho mỗi cá thể. 

Có thể nói, logic của Trang Tử là phi 
logic, nhưng phi logic mà vẫn logic. Cho 
nên, người muốn lĩnh hội điều Trang Tử 
nói cần phải có tư duy trực giác. Học giả 
Trương Hồng Hưng trong cuốn Bàn về tư 
duy đặc trưng tư duy trực giác của tam 
ngôn trong sách “Trang Tử” đã khẳng định: 
“Trang Tử thông qua các phương pháp tư 
duy trực giác như cách lấy một bao quát 
vạn (cách “thống”), lấy có biểu đạt không 
(cách “ngộ”), dùng vật để xem xét vật (cách 
“thuận”), lấy cái bên ngoài để đựng cái bên 
trong (cách “sấn”), nhìn vấn đề từ cả hai 
phía (cách “nghịch”)… để xây dựng nên 
“tam ngôn”, đồng thời dùng “tam ngôn” mà 
làm ra văn chương của mình.”(10)  

Nói đến tư duy trực giác, không thể 
không nói đến những đặc trưng của nó. 

Tư duy trực giác có tính trực tiếp, không 
dựa vào một quá trình chứng minh trực 
tiếp nào, mà lấy việc nắm bắt tổng thể toàn 
bộ vấn đề là tiền đề, dùng cách thức trực 
tiếp đề giành được cách giải đáp vấn đề 
trong quá trình tư duy. Điều này đã được 
đề cập đến trong thiên Ngoại vật trong 
sách của Trang Tử: “Lưới là để dùng bắt 
thỏ, được thỏ thì bỏ lưới đi. Lời nói là để 
diễn ý, được ý thì bỏ lời nói đi.” Chính việc 
“được ý thì bỏ lời nói đi” đã khiến người nói 
và người nghe cùng có được sự tự do tinh 
thần, tự do trong lời nói, từ đó tạo điều 
kiện phát huy sức tưởng tượng của bản 
thân. 

Tư duy trực giác có tính thị giác. Tư duy 
trực giác thường dùng cách thị giác hóa để 
tái hiện và giải thích sự việc, sự vật. Do đó, 
trong sách của Trang Tử, các hình tượng 
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xuất hiện vô cùng phong phú, đa dạng, với 
sức tưởng tượng phi phàm. Nam Hoa kinh 
tuy là một tác phẩm triết học, nhưng ngôn 
ngữ của nó đậm chất văn học nghệ thuật. 
Rất nhiều khái niệm trừu tượng được diễn 
đạt bằng những hình tượng rất cụ thể.  

Tư duy trực giác cũng có tính nội ẩn. 
Thao tác trí tuệ của tư duy trực giác là có 
tính nội ẩn, quá trình tư duy của nó người 
ta không thể diễn tả bằng lời được, bởi vì 
nó không dựa vào quá trình phân tích nào 
mà vẫn có thể nắm rõ ý nghĩa của vấn đề, 
tìm ra được kết quả. Có thể nói, nó như 
một kiểu nắm bắt vấn đề một cách vô thức. 
ở đây, tam ngôn trở thành cách biểu đạt 
ngôn ngữ phù hợp nhất, với lối diễn đạt 
đậm chất ẩn dụ. Tư duy trực giác với tính 
nội ẩn của nó sẽ lập tức đưa người đọc cảm 
nhận cái ẩn chứa đằng sau những ngôn từ 
kia, cái ngôn từ mà Trang Tử đã khẳng 
định rằng “được ý thì bỏ lời nói đi”. 

Có thể nói, tam ngôn là một sáng tạo 
nghệ thuật tự giác thành công của Trang 
Tử, không chỉ giúp ông để lại một kiệt tác 
chuyển tải những tư tưởng của ông, mà 
đồng thời còn tạo ra một mẫu mực để hậu 
thế kế thừa, phát huy. 
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